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Những dự đoán lý thuyết về điện trở
của kim loại ở nhiệt độ thấp                   
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Kelvin (1824-1907): 
Electron bị đông cứng
và điện trở tăng lên

Kim loại 
tinh khiết



Heike Kamerlingh Onnes
(1853-1926)

Điện trở giảm xuống 0

• 1908 – hóa lỏng helium (~4 K)
• 1911- nghiên cứu điện trở của Hg ở nhiệt độ

thấp và phát hiện hiện tượng siêu dẫn 
• 1913 – giải thưởng Nobel về Vật lý



Kamerlingh Onnes, 1911

Sự dẫn điện hoàn hảo Siêu dẫnSiêu dẫn

“Door meten tot weten”
(“Từ đo đạc đến kiến thức”)
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o Nhiệt độ tới hạn , Tc 

o Từ trường tới hạn, Hc 

o Mật độ dòng tới hạn, Jc. 

Siêu dẫn có 3 thông số tới hạn :

Muốn ở trong trạng thái siêu dẫn 
không được vượt qua 3 giới hạn đó



Chất siêu dẫn là một chất dẫn điện hoàn hảo :  điện trở của nó
thực tế bằng 0 ( chứ không phải rất nhỏ ). Ngay với các phép 
đo chính xác nhất cũng không thể phát hiện điện trở dư trong 
chất siêu dẫn. 

Một khi có dòng chạy trong trong vòng dây siêu dẫn kín, dòng 
điện được duy trì chừng nào dây còn được giữ ở nhiệt độ thấp.
Dòng điện dừng chạy trong dây mà không bị mất mát do điện 
trở được gọi là dòng dư ( persistent current). 

Người ta đã quan sát được các dòng dư duy trì trong nhiều năm 
mà không hề giảm cừơng độ. 

Tính toán lý thuyết cho thấy thời gian giảm vào khoảng

năm !10 4 107.



Dòng dư trong vòng có thể xuất hiện bằng cách hạ nhiệt độ
trong từ trường ngoài.

Đặt vòng dây siêu dẫn ở T 
> Tc trong từ trường ngoài

Hạ nhiệt độ T<Tc . Ngắt 
từ trường, trong vòng xuất 
hiện dòng cảm ứng ( dòng 
siêu dẫn ). Dòng dư này 
có thể tồn tại vô cùng lâu.



Hiệu ứng Meissner

° 1933 – Walther Meissner
vaø Robert Ochsenfeld
° T < Tc: từ trường ngoài
hoàn toàn bị đẩy ra khỏi từ
phần trong của chất siêu dẫn 
do sự xuất hiện của các dòng 
bề mặt
° Chất siêu dẫn là chất 
nghịch từ lý tưởng χ = -1

Các dòng I xuất hiện triệt tiêu B.
I x B trên chất SD tạo ra lực đẩy.



• Từ trường mạnh có thể phá
hủy trạng thái siêu dẫn

Hiệu ứng Meissner



Đặt nam châm lên một chất có tính siêu 
dẫn. Hạ nhiệt độ T < Tc nam châm bị đẩy
và lơ lửng trên chất siêu dẫn.
Hki cho nhiệt độ tăng, mẫu mất tính siêu
dẫn và nam châm rơi xuống

Nam châm

Chất siêu dẫn



• Hai loại chất siêu dẫn :

Loại I ( các chất dẫn điện mềm )   
: kim loại thuần

Chất siêu dẫn

Kim loại 
không siêu 
dẫn
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• Chất dẫn điện bình thường :
ρ = ρ0 ở T= 0 K

• Các chất siêu dẫn :
ρ = 0 ở T< Tc

(trạng thái siêu dẫn)

§ Được phát hiện đầu tiên và cần 
nhiệt độ rất thấp để trở thành siêu 
dẫn

§ Các chất siêu dẫn loại I tồn tại 
dưới 2 trạng thái : bình thường và
siêu dẫn

§ Các chất siêu dẫn phụ thuộc nhiệt 
độ

§ Các chất siêu dẫn là các chất 
nghịch từ lý tưởng.

§ Những chất dẫn điện tốt nhất 
(cu,Ag,Au) không có tính siêu dẫn



Chất siêu dẫn loại I

§ Hai điều kiện:
1. Điện trở = 0
2. Hiệu ứng Meissner

§ Trạng thái siêu dẫn     
T < Tc

– H < Hc

Trạng thái 
bình thường

Trạng thái siêu dẫn

Hc

Tc

H



Nguyên tố Tc ( K )

Nhôm
Kẽm
Gallium
Niobium
Indium
Thiếc
Osmium
Tungsten
Hg
Chì

1,19
0,546
1,09
9,46
3,40
3,722
0,66
0,012
4,153
7,18

Nhiệt độ tới hạn Tc của một số chất siêu dẫn.



NhieNhieäät t ññooää tôtôùùi hai haïïn Tn Tcc ( Kelvin )( Kelvin )



Nhiệt độ tới hạn của các chất siêu dẫn

Tc < 30 K

Các chất siêu dẫn truyền thống



Từ trường mạnh nhất mà một chất còn duy trì được tính siêu dẫn 
được gọi là từ trường tới hạn Bc. 

Cường độ của từ trường tới hạn là một hàm của nhiệt độ. Bc
cực đại ở 0 K. 

Nhiệt độ (K)

Tư
øtr

öô
øng

 tô
ùi h

ạn
 B

c 
(T

es
la

)

Từ trường tới hạn của các chất siêu 
dẫn



Chất siêu 
dẫn

Bc(0) , T

Al
Hg
In
Pb
Sn
Zn

0,0105
0,0411
0,0281
0,0803
0,0305
0,0054

Cường độ từ trường tới hạn Bc ( ở 0 K )  
của 1 số chất siêu dẫn loại I.



Tương quan giữa từ trường tới hạn Bc và Tc



Từ trường tới hạn có thể được tạo ra bởi dòng chạy 
trong các mạch ngoài hoặc bởi dòng chạy trong chính 
chất siêu dẫn. 

Một chất siêu dẫn chỉ có thể tải một dòng tối đa 
nhất định nào đó. Độ lớn của dòng tới hạn này phụ
thuộc không những vào độ lớn của từ trường tới hạn mà
còn vào dạng hình học của vật dẫn.

Mật độ dòng tới hạn của các chất siêu dẫn



• Hai loại chất siêu dẫn :

– Loại II (các chất dẫn cứng)

• Phát hiện hàng chục năm sau loại I.

• Thường là hợp kim.

• Khác với loại I trong chất siêu dẫn loại II sự
chuyển từ trạng thái bình thường sang siêu dẫn xẩy 
ra từ từ.

• Có hai trường tới hạn Bc1 & Bc2.



Hợp kim cho phép từ trường xuyên vào một phần nếu từ
trường có cường độ trung bình và sẽ mất tính siêu dẫn 
và cho từ trường xâm nhập vào hoàn toàn khi từ trường 
đủ mạnh. 

Hợp kim có 2 giá trị tới hạn : ở giá trị Bc1, cảm ứng từ
bắt đầu xuyên vào và ở giá trị Bc2 hợp kim cho từ trường 
xuyên vào hoàn toàn và mất tính siêu dẫn. 

Ví dụ, ở nhiệt độ 4,2 K, hợp kim niobium-thiếc Nb3Sn có
các giá trị tới hạn Bc1 = 0,019 T và Bc2 = 22 T.

Các chất siêu dẫn cho phép từ trường xâm nhập 
một phần khi đưa vào từ trường có cường độ trung gian 
được gọi là các chất siêu dẫn loại II. 



Các dây này định hướng song song với từ
trường ngoài và chúng có tác dụng dẫn 
các đường sức từ.

Một dòng chạy quanh chu vi của mỗi 
dây; dòng này chắn khối siêu dẫn khỏi từ
trường trong dây. Sự chảy của dòng này 
mang đặc điểm xoáy. Do đó, các dây 
được gọi là các ống xoáy ( vortex ). 

Siêu dòng

Lõi không siêu dẫn

Trong từ trường trung bình, chất siêu dẫn loại II ở trong trạng thái 
hỗn hợp : khối vật liệu là siêu dẫn nhưng bị xâu bởi các sợi rất 
mảnh là chất dẫn thông thường.



Trường tới hạn trong siêu dẫn loại II

Trường 
tới hạn 
dưới

Trướng 
tới hạn 
trên

vortices

Hiệu ứng Meissner không đầy đủ

Trạng 
thái bình 
thường

Trạng thái 
Meissner

Trạng thái 
hỗn hợp





§ Có lõi được bao quanh bởi các dòng siêu dẫn 
(supercurrent)
§ Bên trong lõi : các electron bình thường
§ Ngoài lõi : các electron siêu dẫn ( các cặp Cooper )

Ống xoáy (vortex) trong chất siêu dẫn



• 1953 – Mạng các đường xoáy 
Abrikosov : các ống xoáy sắp 
xếp tối ưu trong miền xoáy 
theo mạng tam giác

• 2003 – Giải Nobel về Vật lý
A. A. Abrikosov

© AT&T, 1995

Mạng các đường xoáy Abrikosov



First image of Vortex lattice, 1967
Bitter Decoration
Pb-4at%In rod, 1.1K, 195G 
U. Essmann and H. Trauble
© Physics Letters 24A, 526 (1967)

Vortices in MgB2, 2002
Scanning Tunnel Spectroscopy
MgB2 crystal, 2K, 2000G 
M. R. Eskildsen et al.
© Phys. Rev. Lett. 89, 187003 (2002)

Mạng các đường xoáy Abrikosov

Hiển vi điện tử (x 8300)



Hiệu ứng Meissner

Bình thường

Loại I

Loại II



Sự từ hóa các chất siêu dẫn

B = HB

H

B = H

Kim loại 
bình thường

Nghịch từ
B < H

Thuận từ
B > H

B

H

Siêu dẫn loại I

B = H

HcB=0
Meissner

B=H
bình thường

B= 0



B= 0

4πM

4πM = B - H

4πM
H

Hc

Meissner Bình thường

B

H

Siêu dẫn loại I

B = H

HcB=0
Meissner

B=H

bình thường

4πM = -H M = 0





Giản đồ Pha
Loại II

H

T

Hc2(T)

Hc1(T)

Tc

TrThai hỗn hợp

H

T

Kim loại 
bình thường

TrThaùi Meissner

Hc(T)

Tc

Loại I

Hc

Kim loại 
bình thường

TrThaùi Meissner

Bình 
thôôøng

Siêu dẫn



Lý thuyết về hiện tượng siêu dẫn



Trong quá trình đi tìm lý thuyết để giải thích cơ chế siêu dẫn,
bằng thực nghiệm người ta phát hiện ra rằng : nhiệt độ tới hạn 
của một chất siêu dẫn phụ thuộc vào khối lượng của các ion của 
mạng .

Nếu thay các nguyên tử bởi các nguyên tử nặng hơn ( thay các 
đồng vị bằng các đồng vị nặng hơn) thì nhiệt độ tới hạn hơi giảm 
xuống. 

Hiệu ứng đồng vị (1950)

Tc phụ thuộc vào khối lượng của nguyên tử

Tổng quát hơn
M

Tc
1

∝

Tc Ma = const



Tc ∝ M -α

Isotope Natural abundance 
(atom %) 

196Hg 0.15 
198Hg 9.97 
199Hg 16.87 
200Hg 23.10 
201Hg 13.18 
202Hg 29.86 
204Hg 6.87 

 

Đồng vị       Độ phong phú tự
nhiên

Tc (K)

M
1



Mạng có vai trò quan trọng

Phonon tham gia vào quá trình siêu dẫn

HieHiệäu u ứứng ng đđoồàng vị trong cang vị trong cáùc chac chấát siêu dẫnt siêu dẫn

Các giá trị thực nghiệm của α trong MαTc = const 
( M - khối lượng của đồng vị )



Sự phụ thuộc T 
theo hàm mũ

Nhiệt dung
Gián đoạn ở Tc

Chứng tỏ có vùng cấm năng lượng !

nsTTv CCC
c

−==∆

= const.Tc



Sau khi thôi đặt từ trường ngoài lên vòng xuyến siêu dẫn từ
thông bị bắt ( do dòng persistent ) bị lượng tử hóa

Lượng tử từ thông

Sự lượng tử
hóa của Từ
thông

“Fluxoids”
Deaver & Fairbank, Doll & Näbauer 1961

Một đầu mối !

Bằng chứng thực nghiệm về sự lượng tử
hóa của từ thông trong vòng xuyến siêu dẫn



°• hiện tượng luận :
• *  F & H. London (1935)
• *  Ginzburg & Landau (1950)

°• lượng tử :
• *  Frohlich (1950)
• *  Bardeen, Cooper & Schrieffer (BCS)  

(1957) – Giải thưởng Nobel

Lý thuyết siêu dẫn



§ Những năm 1930 – mô hình lượng tử không giải 
thích được hiện tượng siêu dẫn
§ 1950 – lý thuyết hiện tượng luận của Vitaly

Ginzburg và Lev Landau 
v phương trình Ginzburg-Landau 
v mô tả siêu dẫn gần nhiệt độ tới hạn Tc

§ 2003 – Ginzburg được giải thưởng Nobel về Vật lý

Lý thuyết về hiện tượng siêu dẫn

VitalyVitaly L.L. GinzburgGinzburg



§ BCS = John Bardeen, 
Leon Cooper vaø Robert 
Schrieffer
§ 1957 – giải thích tại sao

xuất hiện hiện tượng siêu 
dẫn
§ Cặp Cooper = sự kết cặp 

của các electrons
§ 1972 – giải thưởng Nobel

về Vật lý

http://superconductors.org

LyLyùù thuyethuyeáát BCSt BCS

http://superconductors.org


1. Electron #1 làm biến dạng mạng (ion dương ) khi chuyển động qua nó

2. Electron #2 bị hút bởi mạng bị biến dạng nếu lực hút lớn hơn lực đẩy
tĩnh điện --> cặp electron được tạo thành.

3. Các cặp (cặp Cooper) có khoảng cách có thể lên đến µm.

4. Năng lượng liên kết của cặp Cooper ~1 mV, chỉ có thể ở nhiệt độ
thấp.

5. Sự hút giữa các electron kết đôi phụ thuộc vào khối lượng của ion.

Trạng thái dẫn điện bình thường

Nguyên tử
trong mạng TT

Trạng thái siêu dẫn



°• Các cặp Cooper là các bosons --> tất cả các cặp
Cooper đều có thể ở trong cùng trạng thái năng lượng
( sự ngưng tụ Bose-Einstein )

° một cặp Cooper có năng lượng nhỏ hơn năng 
lượng của 2 electron riêng biệt

° Trong một cặp Cooper , spin của electron (+1/2 
hoặc –1/2 ) triệt tiêu và spin tổng cộng bằng 0 

° Tất cả các cặp Cooper đều ở trạng thái cơ bản

° Các cặp Cooper được mô tả bởi một hàm sóng kết 
hợp mở rộng ra toàn hệ

°• muốn thay đổi xung lượng của một cặp phải thay 
đổi xung lượng của tất cả các cặp ( Các va chạm chỉ
có thể ảnh hưởng đến toàn hệ của các cặp ), một sự
thay đổi như vậy cần có năng lượng lớn.



§ Các chất dẫn điện tốt (Cu) có biên độ dao động mạng 
nhỏ à nên tán xạ electron-mạng ít  

à Biên độ dao động nhỏ hạn chế sự tạo thành 
cặp Cooper

§ Các chất dẫn điện kém  ( Hg , thiếc , chì ) có biên độ
dao động mạng lớn           

à va chạm electron -mạng xẩy ra nhiều 
• à thuận lợi cho việc tạo cặp



Kim loại bình thường Siêu dẫn : LT BCS

Electron có điện tích -e Cặp Cooper có điện tích –2e

Sự tán xạ các electron tạo 
nên điện trở

Các cặp Cooper tải siêu 
dòng  không gặp cản trở

Dòng điện tạo ra điện thế
à gây nên sự mất mát 
năng lượng

Siêu dòng không tạo ra 
điện thếà không gây nên 
sự mất mát năng lượng



• Trong trạng thái bình thường bất kỳ sự thay đổi năng lượng
nào cũng làm cho các electron chuyển lên trạng thái kích thích
( các mức trống ).

• Trong trạng thái siêu dẫn, năng lượng của các trạng thái bị
chiếm giảm do sự hình thành các cặp Cooper --> xuất hiện
khoảng cấm năng lượng Eg.

Dẫn điện bình thường Siêu dẫn

Vùng cấm siêu dẫn



Sự giảm năng lượng
làm xuất hiện vùng
cấm do tương tác của 2 
electron có spin ngược
nhau tạo thành cặp
Cooper.

Eg = 2∆

Vùng cấm siêu dẫn



2∆

3.5kTc (meV)

Độ rộng vùng cấm và Tc có liên quan với nhau

Độ rộng vùng cấm siêu dẫn

V
ùn

g 
ca

ám
 ñ

o 
( m

eV
 )



FNF
De ⋅

−
ω≈∆

1

2η

 Fermi thái trạng ñoämaät                   N
dụng  hieäutheá                     F

 Debye  phononlöôïng naêng  Tk

F

DBD ≈ωη

Năng lượng liên kết của cặp Cooper

Kích thước của cặp Cooper 100 nm
Hằng số mạng 0,1 0,4 nm

Vài kết quả của Lý thuyết BCS
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Vài kết quả của Lý thuyết BCS

Độ rộng vùng cấm và Tc có liên quan với nhau

( ) ( ) SDchất  của số  hằng1 là a  
T
TaKHTH

c
cc




















−=

2

10

Từ trường tới hạn



Vài kết quả của Lý thuyết BCS

Lý thuyết BCS không đúng với vật liệu siêu dẫn gốm

LT BCS
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Năm 1986, Bednorz và Muller phát hiện siêu dẫn 
trong La5-xBaxCu5O5(3-y)

La5-xBaxCu5O5(3-y) với x = 0,75 có Tc ~30K, trong trạng thái bình 
thường là chất dẫn điện kém
Hợp chất chính LaCuO2 là chất cách điện !

Các chất siêu dẫn nhiệt độ cao

J. Georg Bednorz K. Alexander Müller 

Giải thưởng Nobel về Vãt lý 1987



Các chất siêu dẫn nhiệt độ cao

Bi2Sr2CaCu2O8

Lớp kép CuO2

Bi2Sr2CaCu2O8

Bi2Sr2Ca2Cu3O10

(La1.85Ba.15)CuO4

YBa2Cu3O7

Hg0.8Tl0.2Ba2Ca2Cu3O8.33

Tl2Ba2Ca2Cu3O10

Cu

O

Sr

Bi

Ca



§ Các chất siêu dẫn nhiệt độ cao có cấu trúc lớp.

§ Ở T > Tc, các vật liệu này có tính bán dẫn rất dị hướng.

§ Một số nhóm siêu dẫn T cao điển hình :

*  yttrium-barium-copper-oxide (ký hiệu YBCO), 

*  bismuth-strontium-calcium-copper oxide (ký hiệu 
BSCCO), 

*  thallium-barium-calcium-copper-oxide (ký hiệu 
TBCCO). 

§ Chất siêu dẫn có chứa Hg đạt nhiệt độ tới hạn cao nhất      
Tc  ~ 160 K. 

§ Vật liệu có Tc cao nhất thường là loại p.





Ni-tơ lỏng

Hê li 
lỏng

Năm

138 K

Chất siêu dẫn HgBa2Ca2Cu3O8+d đạt nhiệt độ tới hạn cao 
Tc  = 164 K





Cơ chế siêu dẫn trong các chất siêu dẫn nhiệt độ cao
khác với chất siêu dẫn nhiệt độ thấp.

Tất cả các chất siêu dẫn nhiệt độ cao đều thuộc loại II



• Có khả năng ứng dụng thực tế
– Tc cao hơn
– Hc2 lớn hơn

• Dễ làm lạnh :
He (4,22 K): $5/lit
N (77,36 K): 10¢/lit

sữa tươi : 66¢/lit 

Các chất siêu dẫn nhiệt độ cao



Tàu Yamanashi MLX01MagLev 

Ứng dụng : Vận tải

Tàu chạy trên đệm từ : 
tàu Maglev

Vận tốc có thể lên đến 500 km/giờ ,
các tàu maglev sẽ là phương tiện nối 
liền các thành phố cách nhau hơn 
1000 km trong tương lai gần.

Máy bay thương mại Boeing-777 dùng 
cho các chuyến bay đường dài có vận 
tốc khoảng 905 km/ giờ .



Đường chạy nằm giữa hai thành có lắp liên tiếp các cuộn dây thẳng đứng. Các cuộn 
dây này không phải dây siêu dẫn.
Khi tàu đi qua mỗi cuộn dây, chuyển động của các nam châm siêu dẫn trên tàu cảm 
ứng dòng điện trong các cuộn dây làm cho chúng trở thành các nam châm điện.
Các nam châm trên con tàu và trên các thành tạo lực nâng (tàu cách đường dẫn 1-10 
cm ) và giữ cho tàu ở giữa tâm đường. 

thành



Ứng dụng : Y tế

Các cuộn dây nam châm siêu dẫn tạo ra từ trường mạnh và
đồng nhất trong cơ thể của bệnh nhân. 

MRI (Magnetic Resonance Imaging) cho các hình ảnh chi 
tiết về các mô mềm.



Cáp tải điện siêu dẫn làm lạnh bằng nitơ lỏng.

Ứng dụng : Tải điện

Cách điện

Siêu dẫn 
Nñoä caoVoû bọc

Ống bọc

cáp

Ống thép


